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TOM TAT

Nghién ctru thwc hién trén gidng khoai tay ché bién Atlantic dwegc nhap ndi tir USA dang
chiém dién tich san xuét khoai thwong pham I&n nhét tai Yén Phong - Bic Ninh v&i muc dich nang
cao cac bién phap ky thuat gép phan phat trién san xuét khoai tay phuc vu ché bién. Két qua
nghién ctu xac dinh: Thei vu trong 25/10 - 15/11 phu hop véi thei gian sinh trwéng cta khoai tay
cho niang suét cao, chat lwong tét va khéng anh hwéng téi vu lua tiép theo trén dat hai vu lGa &
Yén Phong - Bac Ninh. Bén 20 tan rom ra hoai muc hodc 15 tadn phan chudng/ha, 111,78 kg N/ha
(0,025 kg ure /m?), mat do trdng 4 ci/m? (40.000 khém/ha) cho s sinh treéng ciing nhw ning suéat
khoai tay, pham cap va pham chéat ché bién cao nhat. Che phu nilon den tén it cong lao dong, cho
nang suét cao va ty 1é khoai dat tiéu chuan ché bién cao. Phwong phap twéi duy tri dd 4m dat (theo
cac 1an vun va khi khoai thiéu nwéc, dam bao do dm dat 70 - 80%) la phwong phap twéi tét nhat.
Thu hoach & th&i diém 100 ngay sau trong cho két qua cao nhéat vé ning suat va pham chat ché
bién cta cay khoai tay Atlantic.

T khoa: Atlantic, bién phap twéi nwéc, do dm, ky thuat trong khoai tay, mat do trdng, phan bon,
thoi vu.

SUMMARY

This study was conducted on the potato variety Atlantic imported from USA mainly for
processing in Yen Phong — Bac Ninh with the aim of improving cultural practices for high yield and
good quality tubers for chip processing. The results showed that the most suitable planting time is
between 25 October to 15 November. The optimal cultural practices were suggested as follows: 20
tons/ha of rice straw compost or 15 tons/ha farm yard manure and 111.78 kg N/ha (0.025 kg urea
Im?); the planting density with 4 tubers/ m? (40,000 plants/ha); potato beds covered with black
plastic; irrigation coupled with of soil softening/hilling; and the soil moisture maintained at 70 -
80%. The best harvesting time for the highest yield and good quality of Atlantic variety is 100 days
after planting.

Key word: Atlantic potato, cultural practices, planting time, planting density, soil moisture.
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Nghién ctru céc gidi phap k¥ thuat tréng khoai tay ché bién chip (giébng Atlantic)...

1. DAT VAN DE

Khac v6i khoai tdy an tuoi, ngoai cac ddc
tinh néng sinh hoc quy, khoai tdy ché& bién
dic biét st dung trong ché bién chip (khoai
tay ran lat mong) cAn dam bao céc tiéu chudn
chat lugng quan trong sau: ham lugng chit
kh6 >20%, ham lugng tinh b6t >17%, ham
lugng duong khi <0,035% (cang nhoé cang
tot). Néu ham lugng dudng qua cao khi ché
bién, miéng khoai dé bi chay sém canh, vd
vun, khong dam bao yéu cdu. V& mit pham
cp, cu khoai dung ché bién chip can dat tiéu
chuén sau: kich thuée ct khoai ché bién chip
phai dam bao dudng kinh tir 4,5 — 9 cm, cu
tron dé d& got vé bang may, mét ca nong dé
khong phai got qua sau gay hao hut, v cta
mau vang nhat, thit ci mau trdng, nguyén
liéu c6 kha ning cat git 1au. Ty 1é ct bi xanh
v0, ct rong rudt, cu thoi, ct nit cang nhd cang
tot. Cac dic tinh nay cua khoai tay ché bién
chip lai phu thudc rat 16n vao yéu té canh tac.

Theo Smith (1955), cac yéu t6 anh
hudng truc tiép t6i hinh thanh néng suit ctia
khoai tay la: thoi gian trong; loai dat; pH
dat; mua trong; dia diém tréng; yéu t& dinh
dudng; diéu khién, diét trir 6 dai va cac tac
nhan gy bénh; nhiét d6 trong quéa trinh
sinh trudng; thoi gian thu hoach.

San lugng khoai tay phu thuéc 33 - 82%
vao phan bén, 55 - 31,6% vao thoi gian
trong, 0,8 - 3,5% vao mat do trong (Kukh,
1981). Ché& d6 phan bén phan bén ciing anh
hudng truc tiép téi chat luong khoai tay ché
bién, ty 1& N:P:K dugc khuyén céo 1a 1:2:1,
1:2:2, 2:3:3 (Sawant va cs., 1991). Swiniarski
va Landensberger (1970) thdy rang khi bén
60 kg N/ha cho ham lugng glucose trong cu
cao hon khi bén 200 kg/N. Ham lugng ducng
khi c6 lién quan chit ché t6i mau ctia khoai
tady chip sau khi ché& bién (Smith, 1955),
nhung khi tdng lugng phan bon va cac dang
phén kali khac nhau khéng tac dong lam
gidm ham lugng dudng khi va chat kho
(Stricker, 1971). Cac yéu t6 vi luong lai anh
hudng truc ti€p dén chat lugng ctia cu khoai
tay, khi bén cac yéu t6 Bo, Mn va Zn sé ting
kich thuéc hat tinh bot trong, khi bén
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ammonium molydate s€ lam téng ham lugng
chit khé va tinh bot.

DE ning sudt cao, ci to déu thi 1m? cin
trong 4 dén 5 cu, khoang cach dat ca 1a 30 -
35 cm, lugng cu gidng can tu 4 van dén 5
van ct/ha (Truong Vin Ho, 2005).

Ché& d6 tuéi cho khoai tay ché& bién ciing
rat anh hudng dén ning suit va chat lugng
ché& bién cta khoai tay. Trong trudng hop
rudéng lic khé lic 4m sé lam ca bi ntt, bi
thoi khong dap ting dudc yéu cau ché bién.

C6 thé thdy, ky thuat trong khoai tay
anh hudng rat 16n dén niang suit, chat lugng
khoai tay dung ché bién chip. Viéc xac dinh
cac ky thuat tréng khoai tdy ché& bién con
hoan toan méi mé chua duge nghién citu day
dt 6 Viét Nam. Chinh vi vay, nghién ciu x4c
dinh cac giai phap ky thuat tréng khoai tay
ch& bién 1a yéu ciu btic thiét cho cac vung
trong khoai tay ché& bién tai Bic Viét Nam.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Vat liéu, thoi gian nghién ctu

- Vat liéu nghién cttu: Giéng khoai tay
Atlantic (nhap noéi t& Hoa Ky do Cong ty
Orion cung cép) 1a giong khoai tay phd bién
nhat dé ché bién chip. Cu gidng cb kich thude
dong déu, khéi lugng tit 40 dén 50 gam/cu.

- Thoi gian nghién ctu: hai vu dong
(10/2008 — 2/2009; 10/2009 — 2/2010).

- Pia diém nghién ctu: xa Tam Giang -
huyén Yén Phong - tinh Béc Ninh (dai dién
cho vung dong bang song Hong).

2.2. Phuong phap nghién ctru
2.2.1. B6'tri thi nghiém

Thi nghiém dudc bo tri trong trén clng
mot rudng. Cac thi nghiém dudgc bé tri theo
khéi ngiu nhién hoan chinh RCB véi 3 lan
nhéc lai. Dién tich mdi 6 thi nghiém 15m?
Thi nghiém dudc tién hanh trén vung dat
phit sa duge bdi ddp hang nam, thanh phan
cd giéi nhe (dat thit nhe, pH=5,5, kali dé tiéu
8 - 10 mg/100 g d4t, lan téng s8 0,03 - 0,04%,
lan dé tiéu 4,7 - 7,1 mg/100 g dat).



Nguyén Vian Héng, Nguyén Quang Thach, Triwong Thi Vinh, Bang Trén Trung

Quy trinh trong trot nén dua theo cudn
“Ky thuat san xuat khoai tay giong va khoai
tay thuong phdm”, du an thic ddy khoai tay
Viét - Dic (2005).

Thdi vu tréng: Vu déng nam 2008 (trong
05/11/2008) va vu dong nam 2009 (trong
10/11/2009).

2.2.2. Cdc thi nghiém

Thi nghiém 1: Nghién ctiu x4c dinh thoi
vu trong thich hop cho gidng khoai tay ché&
bién Atlantic.

Thi nghiém 2: Nghién ctu anh hudng
cta lugng N bén téi sinh trudng phat trién,
nang suat va chat lugng ché bién trén giong
khoai tay Atlantic.

Thi nghiém 3: Nghién ciu anh hudng
cta phan hitu cd téi sinh trudng phat trién,
ning suat va chat lugng ché bién trén gidng
khoai tay Atlantic.

Thi nghiém 4: Nghién ctu xac dinh mét
do trong thich hgp trén giong khoai tay ché&
bién Atlantic.

Thi nghiém 5: Nghién ciu anh hudng
cua bién phap che phu nilon dén kha nang
sinh trudng, phat trién va nang sudt trén
giong khoai tay ché bién Atlantic.

Thi nghiém 6: Nghién ctu xac dinh bién
phap tuéi nudc thich hop trén gidng khoai
tay ché bién Atlantic.

Thi nghiém 7: Nghién ciu anh hudng
ctia thoi gian thu hoach téi ning suat va chat

lugng ché bién trén gidng khoai tay Atlantic.
2.2.8. Cdc chi tiéu theo doi

Céc yéu t6 cau thanh nang suat, chi tiéu
vé phadm cép khoai tdy ché& bién chip: kich
thude, cu xanh, réng rudt, théi nhiin, théi
khé, hu tén do cd gidi va con trung (theo Cong
ty Orion). Céc chi tiéu vé phdm ch4t ché bién
chip: ham lugng chat kho (theo phucng phap
do ty trong); ham lugng duong khi (theo
phuong phap Ixekut); ham lugng tinh b6t
dugc xac dinh dya vao ham lugng duong khii
sau khi thty phan tinh bot bang HCL.

Phuong phap diéu tra phat hién sinh vat
hai cdy tréng theo tiéu chuén nganh (Bo
Noéng nghiép va PTNT, 2003).

Phuong phép x4c dinh d6 4m dat dua
vao danh gia cam quan.

2.2.4. Phuong phdp xu ly sé liéu

Cac sb lieu duge xu ly théng ké theo
chuong trinh Excel, IRRISTAT 4.1.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN
3.1. Xac dinh théi vu trong thich hgp
cho giong khoai tay ché bién Atlantic
Thoi vu trong anh hudng rat lén dén
nang suat va chat luong khoai tay ché bién,
két qua nghién ctu duge thé hién qua bang 1,
bang 2 va bang 3.

Bang 1. Anh huéng ctia thdi vu téi cac y&u t6 cAu thanh ning suat
va ning suit giong khoai tay ché& bién Atlantic (%)

T e v S T
thtre (@) @) (tn/ha) (tn/ha)
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
CT1 5,17 5,13 118,07 107,34 610,40 551,00 24,40 22,04 18,30 17,26
CT2 6,27 5,57 119,24 95,87 747,61 533,67 29,87 21,587 20,60 17,55
CT3 5,80 4,53 114,41 122,87 663,61 557,00 26,53 22,28 20,10 18,37
CT4 4,07 4,30 123,83 120,00 504,00 516,00 20,13 20,64 17,67 17,37
CT5 4,00 5,73 110,68 82,50 442,72 473,00 17,71 18,92 14,17 14,95
CV% 4,8% 6,60% 6,7% 6,4% 53% 7,40% 5,6% 74% 3,30% 3,90%
LSD 05 0,46 0,61 14,57 12,48 61,06 71,46 2,66 2,86 0,118 1,82
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Bang 2. Anh huéng ctia thdi vu t6i phaAm cap khoai dat tiéu chuin ché& bién chip (%)

Congthtrc <45cm 45-9cm >9cm Cu xanh Cu nit Cu bénh (ghé) Cathdi  Cardng ruét
CT1 37,50 62,50 0 2,15 12,50 6,00 0 0
CT2 32,50 67,50 0 2,38 9,52 5,38 0 0
CT3 26,19 73,81 0 1,50 7,75 5,00 0 0
CT4 27,50 72,50 0 2,38 8,75 2,38 0 0
CT5 48,33 51,67 0 0,00 3,66 2,44 0 0

Bang 3. Anh huéng ctia théi vu t6i pham chit hoéa sinh khoai dung ché bién chip (%)

Chi tiéu pham chét héa sinh ché bién chip

Cong thirc -
Ham lwong chat kho (%) Tinh bot (%) Puong khtr (%)
CT1 22,59 18,25 0,029
CT2 22,29 18,30 0,030
CT3 22,89 18,45 0,028
CT4 22,29 18,25 0,030
CT5 21,99 18,01 0,025

Chui thich: CT1: 15/10, CT2: 25/10, CT3: 05/11, CT4: 15/11, CT5: 25/11

Két qua nghién ctu cho thay, thoi vu
trong c6 anh hudng rat rdo rét dén ning suit
va cic yéu t6 cau thanh nang suat. Trong cac
thoi vu thi nghiém, thoi vu tréng trong pham
vi 25/10 cho t6i 15/11 cho ning suat cao, khoi
lugng cu trung binh cao. Quy luat nay dudc
thé hién gi6ng nhau qua 2 nim thi nghiém
lién tiép nam 2009 dat tw 17,55 - 18,37
tdn/ha va nam 2008 dat 20,1 - 20,6 tdn/ha,
khéi lugng trung binh cu dat 95,87 - 122,87
g/lcu(nam 2009); 114,41 - 123,83 g/ct (ndm
2008). Thoi vu trong muodn (25/11) (CT5) cho
ning sudt gidm rd rét chi dat 14,17 tdn/ha
(nam 2008), 14,95 tan/ha (ndm 2009) va khoi
lugng trung binh ca 110,68 g/cu (2008) va
82,50 g/ct (nam 2009)

Thoi vu tréng cling c6 anh hudng 16 rét
dén phdm c4p ct khoai tay thu hoach dung
cho ché& bién. Vé mat kich thudc ci, khoai tay
tréong vao cac thdi vu 25/10 dén 15/11 cho ti
1& cu dat kich thudc tit 4,5 - 9 cm dat tiéu
chuén ché bién cao, dat tit 62,5% dén 73,81%
trong @6 CT3 trong vao 5/11 cho ty 1é cu dat
tiéu chuédn vé kich thudc cao nhat (73,81%).
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Thdi vu tréng mudn (25/11) cho ty 1& ca dat
kich thuéc ché bién thap nhat (51,6%). Hién
tuong cu théi va ca bi rong rudt khong co su
khac nhau gitia cac thdi vu trong khac nhau.

Cac chi tiéu chat lugng ché bién chip
(ham lugng chat kho, tinh bot, dusng kh)
trong ci khoai tay khi tréng & cac thoi diém
khac nhau (tu CT1 dén CT5) déu dat tiéu
chuén ché& bién (ham lugng chat kho 16n hon
20%, ham lugng tinh bot 16n hon 17%, ty 1&
duong khti nhé hon 0,035%). Tuy nhién, &
thdi vu trong muoén 25/11, ham lugng chat
kh6 ctia ct thu hoach c6 xu huéng thadp hon
so véi cac thoi vu khac.

Nhu vay, thoi vu tréng khoai tay gidng
Atlantic diung ché& bién chip thich hgp nhat
tai Yén Phong - Bic Ninh trong pham vi ti
ngay 25/10 - 15/11.

3.2. Anh huéng ctia lugng N bén t6i sinh
trudng phat trién, ning suat va chat
Iugng ché bién trén giong khoai tay
Atlantic
Két qua duge thé hién qua cac bang 4,

bang 5, bang 6.
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Bang 4. Anh huéng ctia lugng dam (N) bén dén cac y&u t6 cAu thanh ning suat
va nang suat giong khoai tay ché& bién Atlantic

Nonitey  LiUhiGn  mmgbinnes  tung binn fkhom NsLT NSTT
ang (ca) ©) ) (t&n/ha) (tan/ha)
thire 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
CT1 5,13 570 120,88 114,50 620,00 652,67 24,80 26,11 17,57 18,00
CT2 5,47 580 132,30 121,67 723,68 705,67 28,93 28,23 18,93 19,11
CT3 5,43 580 132,53 121,90 719,64 707,00 28,80 28,28 19,10 19,07
CT4 5,33 5,67 135,19 121,88 649,63 690,67 28,80 27,63 19,00 19,02
CT5 (b/C) 4,83 5,53 89,74 84,88 433,44 469,67 17,33 18,79 14,37 14,78
CV% 3,70% 4,60% 3,90% 3,00% 4,30% 3,60% 4,30% 3,60% 2,80% 2,70%
LSDo,05 0,35 0,48 8,66 6,2 49,93 42,27 2,0 1,69 0,92 0,88

Bang 5. Anh hudng ctia lugng dam (N) bén t&i phadm cip khoai
dat tiéu chuin ché bién chip (%)

Chi tiéu . . S . L - N
Cc‘?ng <45cm  45-9cm >9cm Cu(;oa;nh Cl(ch:)1)lPt Cu be(r:/?)(ghe) Cl(Jo/tot;m Cu rc();g rudt
thire
CT1 31,58 68,42 0,00 5,26 7,89 10,53 0,00 0,00
CT2 21,05 78,95 0,00 2,63 7,89 13,16 0,00 0,00
CT3 20,18 79,82 0,00 0,00 7,27 9,09 0,00 0,00
CT4 21,27 78,73 0,00 6,06 15,15 12,12 0,00 0,00
CT5 (BC) 53,23 46,77 0,00 4,84 9,68 11,29 0,00 0,00

Bang 6. Anh huéng ctia phan dam (N) t6i pham chat khoai ding ché& bién chip (%)

Chi tiéu Ham lwong chéat kho Tinh b6t Puwdong khir
Cong thire (%) (%) (%)
CT1 23,19 18,17 0,028
CT2 23,19 18,27 0,030
CT3 23,49 18,25 0,031
CT4 23,19 18,01 0,033
CT5 21,08 17,27 0,030

Chui thich: CT1: 86,94 kg N/ha; CT2: 111,78 kg N/ha; CT3: 136,62 kg N/ha; CT4: 161,46 kg N/ha; CT5: khong bon N (d/c)

Két qua nghién ctu cho thaiy, khi bén
dam nang suat thuc thu va cac yéu to chat
lugng cta giong khoai tay thi nghiém déu
cao hon so véi khi khéng duge bén dam.

Trong cac cong thic ¢6 bén dam, mic
bén tir 111,78 kg N/ha dén 161,46 kgN/ha
(CT1, CT3, CT4) cho nang suat thuc thu cao
hon ca va tuong duong nhau.

Cac cong thiic bon dam khac nhau cé
anh hudng rat rd rét dén phdm cdp ché bién
dic biet vé miét kich thuée cu. Céng thic
khong bén dam cho ty 1& ct dat tiéu chuan
kich thuéc ché bién (4,5-9 cm) thap nhat
(46,77%) trong khi & cac cong thiic bén dam

ty 1& nay dat tu 68,42- 79,82%. Cac cong thiic
bén N thich hgp cho ty 1& kich thuéc ct dat
tieu chudn ché bién la CT2, CT3, CT4
(111,78 - 161,46 kg N/ha). Dang chu y ty 1é
cll nit cao nhat thu duge 6 cong thiic bén
lugng N cao nhit (161,46 kg N/ha). Ludng
dam boén cting c6 anh hudng rat ro rét dén
phdm chat sinh héa ctia ci diung ché bién
chip, céng thiic khong béon dam (CT5) c6 ham
lugng tinh bot cling nhu ham lugng chat kho
thap hon hin so véi cac cong thic duge bon
N. D6i chiéu vé6i tiéu chudn phdm cdp va
pham chét sinh héa dung ché bién chip thi
lugng bén thich hdgp cho bén khoai tay
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Atlantic 1a 111,78 kg N/ha - 136,62 kg N/ha.
Nhu vay, c6 thé st dung cong thic boén
111,78 kg N/ha 1a t61 thich cad vé méit ning
suét, pham chat ché bién ciing nhu chi phi.

3.3. Anh hudéng cta phan hitu co t6i sinh
truéng phat trién, ning suit va chat
Iugng ché& bién trén giéng khoai tay
Atlantic
Két qua nghién ctiu cho thay, bén phan

chudng hoic rom ra c6 anh hudng ro rét dén

ning suit khoai tay so véi do6i ching khong
bén. Ning sudt & cac cong thic thi nghiém

dao dong tir 17,13 - 22,04 tan/ha (ndm 2009).

Dat cao nhat & cong thiic 3 (bén 15 tan phan

chudng/ha) 1a 22,04 tdn/ha trong khi d6i

ching (khéng bén phan chudng) chi dat

17,13 tdn/ha. Bén 20 tdn rom ra/ha cling c6

hiéu qua ting ning sudt nhu bén 15 tin

phan chuéng/ha (Bang 7).

Ty 1é khoai dat tiéu chuén ché& bién (duong

kinh cti tit 4,5 - 9 cm) cao nhit § cong thiic 4
dat 82,92%, tiép dén cong thiic 3 dat 77,74%,
th&p nhat 13 cong thic 1 chi dat 66,67%. Ty
1é ct xanh, ct nit cao nhat & cong thic 1 véi
8,77% va 10,53%, ty 1& ct bi ntit thap nhat &
cong thiic 3 (6,24%). Ty 1é cti ghé cao nhat lai
d cong thic 3 (8,33%) va thap nhat & cong
thiic 4 (6,45%). Cong thiic 4 c6 ty 1é khoai
tay dat tiéu chudn ché bién cao, tiép dén la
cong thiic 3 (Bang 8).

Céac cong thtc bon phan hitu co khac
nhau khoéng anh hudng rd rét t6i chat lugng
khoai tay ché& bién. Cong thic 4 c6 ty lé
khoai tay dat tiéu chudn ché bién cao, tiép
dén 14 cong thic 3 (Bang 9).

Nhu vay, bén 20 t4n rom ra hoai muc/ha
trong san xuat khoai ty ché bién Atlantic 1a
cong thtic bén hiiu co thich hop nhat ca vé
mét nang sudt, phdm cip va pham chét ché
bién so véi cac cong thiic thi nghiém khac.

Bang 7. Anh huéng ctia phan hitu co t6i cac y&u t6 cAu thanh ning suat
va niang suat giong khoai tiy ché bién Atlantic

Chitieu  S6 ct trung binh/ khém Khéi lwong Khéi lwong cu NSLT NSTT
Céng (ca) trung binh cu (g) trung binh/khém (g) (tan/ha) (tan/ha)
thire 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

CT1 4,70 6,43 109,17 101,92 513,33 655,67 20,53 26,23 14,23 17,13
CT2 4,23 6,83 152,70 104,05 643,33 711,00 24,80 28,44 16,97 19,22
CT3 4,37 6,33 156,27 113,16 680,00 716,67 27,20 28,67 19,97 22,04
CT4 4,00 4,23 155,39 166,61 620,00 705,33 25,73 22,40 19,30 21,22
CV% 6,40 4,30 8,40 5,90 5,30 5,50 5,30 550 5,10 3,50
LSDo,0s 0,52 0,4 22,81 12,57 60,76 68,67 2,43 2,74 1,68 1,94
Bang 8. Anh huéng ctia phan hitu co t6i pham cap khoai
dat tiéu chuan ché& bién chip (%)
com Chi tiéu Puwong kinh ct Cﬂ(;a)nh Cl(]o/n)t'ft Ca’bé:h canthéi cu r§ng
thire <4,5cm 45-9cm >9 cm ° ° (ghe) (%) (%) ruét
CT1 33,33 66,67 0,00 8,77 10,53 7,02 0,00 0,00
CT2 23,37 76,63 0,00 6,67 8,89 6,67 0,00 0,00
CT3 22,26 77,74 0,00 4,17 6,25 8,33 0,00 0,00
CT4 17,08 82,92 0,00 3,23 6,45 6,45 0,00 0,00
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Bang 9. Anh huéng ctia phan hitu cd t6i pham chat khoai diing ché& bién chip (%)

Chi tiéu Ham lwong chét kho Tinh bot Puong khte
Caéng thirc (%) (%) (%)
CT1 23,49 18,07 0,030
CT2 23,49 18,17 0,031
CT3 23,80 18,27 0,031
CT4 23,80 18,65 0,028

Ghi chii: CT1: Khdng bén phan chuong (doi chimg); CT2: 10 tan phin chuéng/ha;
CT3: 15 tan phdn chuong/ha; CT4: 20 tan rom hoai muc

Két qua nghién cttu cho thaiy, bén phan
chudng hoic rom ra c6 anh hudng ré rét dén
ning sudt khoai tay so véi doi ching khong
bén. Ning sudt & cac cong thic thi nghiém
dao dong tu 17,13 — 22,04 tdn/ha (nam
2009). Dat cao nhat & cong thic 3 (bén 15
tdn phan chudng/ha) 1a 22,04 tan/ha trong
khi d6i chiing (khéng bén phan chudng) chi
dat 17,13 tan/ha. Bén 20 t4n rom ra/ha cling
c6 hiéu qua ting ning sudt nhu bén 15 tan
phan chudng/ha.

Ty 1é khoai dat tiéu chudn ché& bién
(duong kinh cu tit 4,5 - 9 cm) cao nhat 6 cong
thiic 4 dat 82,92%, tiép dén coéng thic 3 dat
77,74%, thap nhat 1a cong thic 1 chi dat
66,67%. Ty 1& ci xanh, ci nit cao nhat ¢
cong thiic 1 véi 8,77% va 10,563%, ty 1& cu bi
nit thap nhat 6 cong thic 3 (6,24%). Ty 1é ci
ghé cao nhat lai 6 céng thiic 3 (8,33%) va
th&p nhat & cong thiic 4 (6,45%). Cong thiic 4
c6 ty 1& khoai tdy dat tiéu chudn ché& bién
cao, tiép dén la cong thiic 3.

Cac cong thiic bon phan hiiu co khac
nhau khong anh hudng rd rét t6i chat lugng
khoai tdy ché& bién. Cong thic 4 c6 ty lé
khoai tdy dat tiéu chuédn ché& bién cao, tiép
dén 14 coéng thic 3.

Nhu vay, bén 20 t&n rom ra hoai muc/ha
trong san xuit khoai tay ché& bién Atlantic 1a
cong thiic bén hiiu co thich hgp nhat ca vé
mét nang sudt, phdm c4p va phdm chat ché
bién so véi cac cong thiic thi nghiém khac.

3.4. Xac dinh mat d6 trong thich hop
trén giong khoai tidy ché bién
Atlantic

Két qua nghién ctu cho thay (Bang 10,
11, 12), mat do6 trong c6 anh hudng rd rét dén
nang suét, phdm cip va pham chit ché bién
ctia khoai tay Atlantic. Ning sudt thu dudc
cua 3 mat do trong khac nhau (4, 6, 8 ci/m?)
khong c6 su sai khac rd rét khi danh gia s6
liéu qua xtu ly thong ké. Tuy nhién, xét vé
mét phdm cdp va phdm chét ché bién thi
mat do trong c6 anh hudng khac nhau.6 mat
do trong 4 ct/m? cho ty 1& ca dat kich thudc
diung ché& bién chip dat cao nhat (77,44%),
cac tiéu chudn khac (ct xanh, cu nit, ca
bénh, ct thoéi) nhin chung cling tuong tu nhu
cac mat d6 trong khac. Dang chd y 6 mat do
trong 4 c/m? thi ham lugng dudng khii cua
ct thap nhat trong khi ham lugng chat kho
va ham lugng tinh bt 6 ngudng cao. Quan
sat thay c6 su giam ham lugng chat khé cta
ct 6 mat do tréng 8 ci/m?.

Nhu vay, mat d6 trong khoai Atlantic
thich hgp nhat 14 4 c/m? (CT1).

3.5. Anh hudng ctia bién phap che phu
nilon dén kha ning sinh trudng,
phat trién va nang suit trén giong
khoai tay ché& bién Atlantic

Cac cong thtic che phta nilon khac nhau
da dugce thii nghiém (Bang 13, 14 va 15).

Két qua thi nghiém cho thdy, che phu
nilon 4nh hudng rat ro rét téi ning suat. O
cac cong thiic c6 che phu nilon (CT1, CT2)
cho ning sudt cao hon han so véi cong thic
khong che phti. Che pht bing nilon den hosc
trang déu c6 anh hudng tuong tu dén ning
suat khoai tay Atlantic.
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Bang 10. Anh huéng ctia mat do tréng dén cac yé&u té hinh thanh ning suat

va nang suit giong khoai tay ché& bién Atlantic

Chi Sb clitrung binh/ khém  Khéi lwgng trung binh Khéi lwong cu Nang suét ly N&ng suét thuc
tiéu (ct) ct (g) trung binh/khém (g)  thuyét (tAn/ha) thu (tAn/ha)
Con
thl]’cg 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
CT1 4,40 5,13 131,83 109,29 580,00 561,00 23,20 22,44 18,30 18,93
CT2 4,57 5,50 121,94 102,00 556,67 561,00 33,40 33,66 19,93 19,93
CT3 4,40 5,40 116,62 99,82 513,33 539,00 41,07 43,12 20,60 20,98
CV% 4,90% 4,70% 3,00% 2,90% 5,60% 2,80% 5,70% 3,00% 3,70% 5,20%
LSD ¢,05 0,44 0,51 7,38 5,94 61,74 30,79 3,70 2,01 1,45 2,09
Bang 11. Anh hudng ctia mat d6 trong dén pham cap khoai
dat tiéu chuan ché bién chip (%)
Chi tiéu Cixanh Canét Cabénh(ghé) Cathdi  Caréng rudt
0 xan a ne 0 bén é a thoi 0 rdng rud
cong <4,5cm 45-9cm >9cm (%) (%) '(%) 9 (%) (°/S j
thire
CT1 22,56 77,44 0,00 3,46 7,31 577 0,00 0,00
CT2 28,54 71,46 0,00 4,60 4,65 4,65 0,00 0,00
CT3 36,22 63,78 0,00 6,00 11,11 4,44 0,00 0,00

Bang 12. Anh huéng ctia mat d6 téi phAm chit khoai dung ché bién chip (%)

Chi tiéu sinh héa

Cong thire Ham luong chét kho Tinh bot Puong khiv
(%) (%) (%)
CT 1 23,19 19,47 0,026
CT2 23,19 19,27 0,029
CT3 22,59 19,07 0,035

Chit thich: CTI: 4 cu/m’; CT2: 6 ci/m’; CT3: 8 ci/m’

Bang 13. Anh hudng ctia che phii nilon t&i cac y&u t6 cAu thanh ning suit
va nang suat giong khoai tay Atlantic

cong Chi tieu sbca (T:E; khom Khéi Iuc_(ygn)g TB cl Khéi |uqng( gc)u TB/khom (tNéf;z) (t::;;)
thire

CT1 6,00 134,94 809,67 32,65 24,07
CT2 6,13 132,61 813,33 31,99 24,56
CT3 4,67 127,57 595,33 23,81 19,85
CV% 6,0% 7,4% 2,9% 2,9% 2,9%
LSDg s 0,67 19,41 43 1,72 1,97
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Bang 14. Anh huwéng cua che phu nilon téi phdm cap khoai
dat tiéu chuin ché bién chip (%)

Chi tiéu Clxanh Cunt®t Cubénh(ghé) Cuathdi Cuardng rudt
Cong this <4som  45-9em >9em ) (%) '<%)(g ) (%) &
CT1 25,81 74,19 0,00 3,23 9,68 6,45 0,00 0,00
CT2 23,08 76,92 0,00 0,00 7,69 5,13 0,00 0,00
CT3 31,58 68,42 0,00 5,26 13,16 10,53 0,00 0,00

Bang 15. Anh hudng ctia che phii nilon t6i pham chat khoai diing ché bién chip (%)

Céng thirc Ham lwong chét kho Tinh b6t BPuwong khir
(%) (%) (%)
CT1 23,49 19,27 0,035
CT2 23,49 19,35 0,029
CT3 23,19 18,60 0,028

Chui thich: CT1: Che phu b(ing nilon trdng;
CT2: Che phu bang nilon den 2 mdt;
CT3: Khong phu

Khi che phu bing nilon den (CT2) c6 ty
1é ca c6 kich thuéec dat ché bién cao nhat
(76,92%) ciing nhu c6 ty 1& ca bi bi ghé, bi
ntt, bi xanh th&p nh4t. Cu thé: khong ¢ cu
nao bi xanh trong khi d6 CT1, CT3 ty 1& nay
1an lugt 1a 3,23%, 5,26%; t3 1& ¢t bi nit chi
c6 7,69% (CT1 1a 9,68%, CT3 la 13,16% cao
nhat); ty 18 ca bi ghé CT2 thip nhat
(5,13%), cao nhat 13 CT3 (13,16%) trong khi
CT1 ty 1& ct bi ghé chiém 6,45%. Ty 1é ca bi
théi va ci rong 6 3 CT déu 1a 0,00%. Vé mit
pham cht sinh héa cho ché bién, ci khoai &
cic cong thiic c6 che phu nilong déu cho
ham lugng chat kho, tinh bot cao, trong khi
ham lugng dudng khi vAn dat tiéu chuin
ché bién chip.

Tém lai, che phui nilon c6 tac dong dén
ning suét, phdm chéit cia giéng khoai tay
ch& bién Atlantic. Khi duge che phti bing
nilon den, ning suit cua gidng khoai tay
tang gap 1,24 1an so véi khong che phu, ty 1é
ca dat tiéu chuén ché bién tang lén (dat
74,19%), cung véi d6 la viéc tang cac thong
s6 pham chat dap tGng yéu ciu ché bién.

3.6. Xac dinh bién phap tudi nudc thich
hop trén giong khoai tdy ché€ bién
Atlantic
N6i dung nghién ctiu bao gébm:

CT1: Tuéi duy tri @6 4m (70 - 80%).

CT2: Két thic tuéi truée 15 ngay thu hoach.

CT3: Két thic tuéi truée 30 ngay thu hoach.

CT4: Két thic tuéi truée 45 ngay thu hoach.
Viéc xac dinh d@6 4m 70 - 80% théng qua

danh gi4 cam quan bang nidm d4t (hat dat két

dinh tam thai, khéng ¢6 nudce Ga ra ké tay).
Két qua thi nghiém cho thay, trong cac
cong thic thi nghiém thi cong thic 1 (tudi dé
duy tri 6 4m thudng xuyén trong dit) cho
két qua t6t nh4t ca vé mit ning sudt, phdm

c&p va phadm ch4t ché bién caa ca thu hoach.

Bién phap ngung tudi nuéc cang sém trude

ngay thu hoach cang c6 tac dung tiéu cuc

dén nang sudt, phdm cadp va phdm chat ché

bién (Bang 16, 17, 18).

3.7. Anh hudng cta thdi gian thu hoach
t6i ning suat va chit lugng ché& bién
trén giong khoai tAy ché& bién

Atlantic
Két qua nghién ctiu duge thé hién & cac

bang 19, 20, 21.
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Bang 16. Anh huéng ctia bién phéap tuéi nudc t6i yéu t6 cAu thanh ning suat va
nang suit giong khoai tay ché& bién Atlantic

86 c trung binh/ Khéi lwong Khéi lwgng cu N&ng su,ét N&ng suét

Céng khém trung binh cu trung binh/khém ly 'thuyét thu’c thu

thirc (ca) (9) (9) (tan/ha) (tan/ha)

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
CT1 4,60 5,03 137,86 122,20 634,17 615,00 25,37 24,60 21,30 19,56
CT2 4,73 5,23 130,81 111,68 619,17 584,33 24,77 23,37 19,50 18,89
CT3 4,80 517 126,56 111,62 607,50 576,67 24,30 23,06 19,27 18,73
CT4 4,73 5,13 126,23 108,41 597,50 556,00 23,90 22,24 19,07 18,44
CV% 2,50% 3,3% 1,60% 1,8% 1,30% 2,2% 1,32% 2,2% 260% 1,2%
LSDo,05 0,22 0,32 3,86 3,92 14,82 23,64 0,59 0,95 0,98 0,44

Bang 17. Anh huéng cta bién phap tuéi nuée t6i pham cap khoai

dat tiéu chuan ché bién chip (%)

?:;g <45cm  45-9cm  >9cm CG(;e;nh Cl(’J%r:)lJ’t Cu bé(r(:/?)(ghé) CL;JO/ir;c‘)i Ca r(?;og) rudt
CT1 27,08 72,92 0,00 4,17 6,25 8,33 0,00 0,00
CT2 32,22 67,78 0,00 13,46 17,31 15,77 0,00 0,00
CT3 33,58 66,42 0,00 5,26 13,16 11,53 0,00 0,00
CT4 34,42 65,58 0,00 12,50 12,50 7,35 0,00 0,00

Bang 18. Anh huéng ctia bién phap tudi téi pham chit khoai ding ché bién chip (%)

Cong thir Ham lwong chét kho Tinh bot Puong khir
(%) (%) (%)
CT1 23,80 19,07 0,028
CT2 22,89 18,60 0,028
CT3 23,19 18,30 0,029
CT4 22,89 18,17 0,031

Bang 19. Anh hudng ctia théi gian thu hoach khac nhau téi yéu t6 cAu thanh
ning suit va nang suat giong khoai tay ché bién Atlantic

Sộ Âl trung Khội lwong Khội lvgng ct N&ng su'ột Nang suột
coéng binh/ khém trung binh cu trung binh/khém ly :[huyét thl’_J’C thu
thirc (ca) (9) )] (tan/ha) (tan/ha)

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
CT1 4,70 5,73 82,66 62,15 388,50 356,33 15,54 14,52 13,22 8,36
CT2 4,30 4,30 110,99 120,00 477,25 516,00 19,09 20,64 16,17 13,36
CT3 4,90 6,03 106,12 101,27 520,00 611,00 20,8 24,44 17,67 19,43
CT4 4,60 4,53 105,00 122,87 483,00 557,00 19,32 22,28 16,50 18,18
CV% 6,50% 7,8% 8,30% 3.2% 3,10% 7,0% 3,10% 70% 3,10% 3,6%
LSDo 05 0,56 0,76 15,87 6.22 26,9 67,63 1,08 2,70 0,94 1,53
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Bang 20. Anh huéng ctia thdi gian thu hoach khac nhau
t6i pham cap khoai dat tiéu chuin ché bién chip (%)

Congthte <45cm 45-9cm  >9cm CG((;th Cl(]o/?)m ca bé(ﬁ,‘/';)(ghé) C?o/tr;éi ca r?;)g; ruot
CT1 69,51 30,49 0,00 0,00 3,66 2,44 0,00 0,00
CT2 31,58 68,42 0,00 2,38 9,52 2,38 0,00 0,00
CT3 26,18 73,82 0,00 5,26 7,89 5,563 0,00 0,00
CT4 25,78 74,22 0,00 12,50 12,50 5,00 0,00 0,00

Bang 21. Anh hudng ctia théi gian thu hoach khac nhau
t6i pham chat khoai ding ché bién chip (%)
Ham lwong chét kho Tinh b6t Puwdng khir
Céng thirc (%) (%) (%)
2008 2009 2008 2009 2008 2009
CT1 21,50 21,99 14,22 18,01 0,031 0,025
CT2 22,16 22,29 15,70 18,17 0.028 0,030
CT3 23,07 23,19 18,00 18,25 0,024 0,028
CT4 24,00 23,89 18,10 18,30 0,025 0,028

Chui thich: CT 1. Thu hoach sau tréng 80 ngay; CT 2. Thu hoach sau tro”:ng 90 ngay.
CT 3. Thu hoach sau trong 100 ngay, CT 4. Thu hoach sau trong 110 ngay

Két qua thi nghiém cho thay, thoi gian
tl trong dén thu hoach c6 anh hudng rd rét
dén ning suit. Dac biét thu hoach sau 80
ngay trong doi véi gidng Atlantic da anh
hudng nghiém trong t6i ning suat. Nang
suit thuc thu 6 cong thic nay chi dat 8,36
tan/ha (2009) bang 43,03% cong thtc thu
hoach sau 100 ngay trong.

Quy luat dién bién chung ctua thi
nghiém nay cho thdy trong pham vi thu
hoach tit 80 ngay sau trong dén 110 ngay
sau trong thi thdi gian thu hoach cang muén
thi cang cho nang suit cao, ty 1é cu dat kich
thuée ché bién chip cang cao. Phdm chét ché
bién: ham lugng tinh bot, ham luong chat
kho cao hon,ham lugng duong khii thap hon.
Tuy nhién da phat hién thay c6 su ting ty 1é
ct khong dat pham cdp ché bién ¢ mot sb chi
tiéu nhu: cu xanh, ci ghé, ca nit, dic biét ty
1é¢ nay dat cao nh4t J cong thic thu hoach
sau 110 ngay sau trong.

C6 thé xac dinh thoi gian thu hoach
khoai Atlantic thich hop cho ché& bién 14 sau
trong 100 ngay.

4. KET LUAN

Thoi vu trong thich hdp cho giong khoai
tay Atlantic ding ché bién chip é Yén Phong -
Béc Ninh néi riéng va déng bing séng Hong
néi chung trong khoang tit 25/10 dén 15/11.
Thoi vu tréng nay cho nang suit cao, dam bao
phidm c4p va phdm chat ché bién khong anh
hudéng dén viéc bd tri thoi vu cia cong thic
luén canh hai lia mét khoai tay.

Miic bén N 111,78 kg N/ha, 20 t4n rom
ra hoai muc/ha hodc 15 tadn phan chuéng/ha
cho nang suidt thuc thu va ty 1& cu gidbng
khoai tay Atlantic dat tiéu chuén phém cap
va phadm chét ché bién cao hon ca.

Mat db trong 4 c/m? cho nang suit cao,
ty 1& ca dat tiéu chudn kich thudc ché bién
cao nhiat 77,44%, ham luong chat kho
23,19%, ham lugng tinh bét cao dat 19,47%,
ham lugng dudng khii dat 0,026%.

Che pht nilon cé tac dung tich cuc dén
ning suit va phdm chit ché bién cia giéng
khoai tay Atlantic. Pic biét khi che phu bang
nilon den, ning suét cua giong khoai tay ting
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gap 1,24 1an so véi khong che phu, ty 1é cu dat
tiéu chuéin ché bién ting lén (dat 74,19%),
cung véi d6 1a viée tang céc théng s6 phdm
chat dap tng yéu cau ché bién.

Tuéi nude thudng xuyén dé dam bao do
am dat 70 - 80% cho k&t qua t6t nhat ca vé
mat nang sudt, phdm cip va pham chat ché
bién cta ct thu hoach.

Thoi gian thu hoach tét nhat cho khoai
Atlantic 1a sau tréng 100 ngay. Thdi gian
thu hoach nay cho ning sudt, phdm cip va
phdm chét ché bién cao hon ca. Thu hoach
sau trong 110 ngay lam ting ty 1& ci khong
dat tiéu chudn ché& bién (ca xanh, ci nit, ca
bénh ghé,...).
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TÓM TẮT


Nghiên cứu thực hiện trên giống khoai tây chế biến Atlantic được nhập nội từ USA đang chiếm diện tích sản xuất khoai thương phẩm lớn nhất tại Yên Phong - Bắc Ninh với mục đích nâng cao các biện pháp kỹ thuật góp phần phát triển sản xuất khoai tây phục vụ chế biến. Kết quả nghiên cứu xác định: Thời vụ trồng 25/10 - 15/11 phù hợp với thời gian sinh trưởng của khoai tây cho năng suất cao, chất lượng tốt và không ảnh hưởng tới vụ lúa tiếp theo trên đất hai vụ lúa ở Yên Phong - Bắc Ninh. Bón 20 tấn rơm rạ hoai mục hoặc 15 tấn phân chuồng/ha, 111,78 kg N/ha (0,025 kg ure /m2), mật độ trồng 4 củ/m2 (40.000 khóm/ha) cho sự sinh trưởng cũng như năng suất khoai tây, phẩm cấp và phẩm chất chế biến cao nhất. Che phủ nilon đen tốn ít công lao động, cho năng suất cao và tỷ lệ khoai đạt tiêu chuẩn chế biến cao. Phương pháp tưới duy trì độ ẩm đất (theo các lần vun và khi khoai thiếu nước, đảm bảo độ ẩm đất 70 - 80%) là phương pháp tưới tốt nhất. Thu hoạch ở thời điểm 100 ngày sau trồng cho kết quả cao nhất về năng suất và phẩm chất chế biến của cây khoai tây Atlantic.


Từ khóa: Atlantic, biện pháp tưới nước, độ ẩm, kỹ thuật trồng khoai tây, mật độ trồng, phân bón, thời vụ. 


SUMMARY


This study was conducted on the potato variety Atlantic imported from USA mainly for processing in Yen Phong – Bac Ninh with the aim of improving cultural practices for high yield and good quality tubers for chip processing. The results showed that the most suitable planting time is between 25 October to 15 November. The optimal cultural practices were suggested as follows: 20 tons/ha of rice straw compost  or 15 tons/ha farm yard manure and 111.78 kg N/ha (0.025 kg urea /m2); the planting density with 4 tubers/ m2 (40,000 plants/ha); potato beds covered with black plastic; irrigation coupled with of soil softening/hilling; and the soil moisture maintained at 70 - 80%. The best harvesting time for the highest yield and good quality of Atlantic variety is 100 days after planting.


Key word:  Atlantic potato, cultural practices, planting time, planting density, soil moisture.


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Khác với khoai tây ăn tươi, ngoài các đặc tính nông sinh học quý, khoai tây chế biến đặc biệt sử dụng trong chế biến chip (khoai tây rán lát mỏng) cần đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng quan trọng sau: hàm lượng chất khô >20%, hàm lượng tinh bột >17%, hàm lượng đường khử <0,035% (càng nhỏ càng tốt). Nếu hàm lượng đường quá cao khi chế biến, miếng khoai dễ bị cháy sém cạnh, vỡ vụn, không đảm bảo yêu cầu. Về mặt phẩm cấp, củ khoai dùng chế biến chip cần đạt tiêu chuẩn sau: kích thước củ khoai chế biến chip phải đảm bảo đường kính từ 4,5 – 9 cm, củ tròn để dễ gọt vỏ bằng máy, mắt củ nông để không phải gọt quá sâu gây hao hụt, vỏ củ màu vàng nhạt, thịt củ màu trắng, nguyên liệu có khả năng cất giữ lâu. Tỷ lệ củ bị xanh vỏ, củ rỗng ruột, củ thối, củ nứt càng nhỏ càng tốt. Các đặc tính này của khoai tây chế biến chip lại phụ thuộc rất lớn vào yếu tố canh tác. 


Theo Smith (1955), các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hình thành năng suất của khoai tây là: thời gian trồng; loại đất; pH đất; mùa trồng; địa điểm trồng; yếu tố dinh dưỡng; điều khiển, diệt trừ cỏ dại và các tác nhân gây bệnh; nhiệt độ trong quá trình sinh trưởng; thời gian thu hoạch. 


Sản lượng khoai tây phụ thuộc 33 - 82% vào phân bón, 5,5 - 31,6% vào thời gian trồng, 0,8 - 3,5% vào mật độ trồng (Kukh, 1981). Chế độ phân bón phân bón cũng ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng khoai tây chế biến, tỷ lệ N:P:K được khuyến cáo là 1:2:1, 1:2:2, 2:3:3 (Sawant và cs., 1991). Swiniarski và Landensberger (1970) thấy rằng khi bón 60 kg N/ha cho hàm lượng glucose trong củ cao hơn khi bón 200 kg/N. Hàm lượng đường khử có liên quan chặt chẽ tới màu của khoai tây chip sau khi chế biến (Smith, 1955), nhưng khi tăng lượng phân bón và các dạng phân kali khác nhau không tác động làm giảm hàm lượng đường khử và chất khô (Stricker, 1971). Các yếu tố vi lượng lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của củ khoai tây, khi bón các yếu tố Bo, Mn và Zn sẽ tăng kích thước hạt tinh bột trong, khi bón ammonium molydate sẽ làm tăng hàm lượng chất khô và tinh bột.


Để năng suất cao, củ to đều thì 1m2 cần trồng 4 đến 5 củ, khoảng cách đặt củ là 30 -35 cm, lượng  củ giống cần từ 4 vạn đến 5 vạn củ/ha (Trương Văn Hộ, 2005). 


Chế độ tưới cho khoai tây chế biến cũng rất ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng chế biến của khoai tây. Trong trường hợp ruộng lúc khô lúc ẩm sẽ làm củ bị nứt, bị thối không đáp ứng được yêu cầu chế biến.


Có thể thấy, kỹ thuật trồng khoai tây ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, chất lượng khoai tây dùng chế biến chip. Việc xác định các kỹ thuật trồng khoai tây chế biến còn hoàn toàn mới mẻ chưa được nghiên cứu đầy đủ ở Việt Nam. Chính vì vậy, nghiên cứu xác định các giải pháp kỹ thuật trồng khoai tây chế biến là yêu cầu bức thiết cho các vùng trồng khoai tây chế biến tại Bắc Việt Nam.


2. Vật liệu và phương pháp
      nghiên cứu


2.1. Vật liệu, thời gian nghiên cứu


- Vật liệu nghiên cứu: Giống khoai tây Atlantic (nhập nội từ Hoa Kỳ do Công ty Orion cung cấp) là giống khoai tây phổ biến nhất để chế biến chip. Củ giống có kích thước đồng đều, khối lượng từ 40 đến 50 gam/củ.


- Thời gian nghiên cứu: hai vụ đông (10/2008 – 2/2009; 10/2009 – 2/2010).


- Địa điểm nghiên cứu: xã Tam Giang - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh (đại diện cho vùng đồng bằng sông Hồng).


2.2. Phương pháp nghiên cứu


2.2.1. Bố trí thí nghiệm


Thí nghiệm được bố trí trồng trên cùng một ruộng. Các thí nghiệm được  bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh RCB với 3 lần nhắc lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm 15m2. Thí nghiệm được tiến hành trên vùng đất phù sa được bồi đắp hàng năm, thành phần cơ giới nhẹ (đất thịt nhẹ, pH=5,5, kali dễ tiêu 8 - 10 mg/100 g đất, lân tổng số 0,03 - 0,04%, lân dễ tiêu 4,7 - 7,1 mg/100 g đất).


Quy trình trồng trọt nền dựa theo cuốn “Kỹ thuật sản xuất khoai tây giống và khoai tây thương phẩm”, dự án thúc đẩy khoai tây Việt - Đức (2005).


Thời vụ trồng: Vụ đông năm 2008 (trồng 05/11/2008) và vụ đông năm 2009 (trồng 10/11/2009).


2.2.2. Các thí nghiệm


Thí nghiệm 1: Nghiên cứu xác định thời vụ trồng thích hợp cho giống khoai tây chế biến Atlantic.


Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng N bón tới sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng chế biến trên giống khoai tây Atlantic.


Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ tới sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng chế biến trên giống khoai tây Atlantic.


Thí nghiệm 4: Nghiên cứu xác định mật độ trồng thích hợp trên giống khoai tây chế biến Atlantic.


Thí nghiệm 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp che phủ nilon đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất trên giống khoai tây chế biến Atlantic.


Thí nghiệm 6: Nghiên cứu xác định biện pháp tưới nước thích hợp trên giống khoai tây chế biến Atlantic.


Thí nghiệm 7: Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thu hoạch tới năng suất và chất 

lượng chế biến trên giống khoai tây Atlantic.


2.2.3. Các chỉ tiêu theo dõi


Các yếu tố cấu thành năng suất, chỉ tiêu về phẩm cấp khoai tây chế biến chip: kích thước, củ xanh, rỗng ruột, thối nhũn, thối khô, hư tổn do cơ giới và côn trùng (theo Công ty Orion). Các chỉ tiêu về phẩm chất chế biến chip: hàm lượng chất khô (theo phương pháp đo tỷ trọng); hàm lượng đường khử (theo phương pháp Ixekut); hàm lượng tinh bột được xác định dựa vào hàm lượng đường khử sau khi thủy phân tinh bột bằng HCl.


Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại cây trồng theo tiêu chuẩn ngành (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2003).


Phương pháp xác định độ ẩm đất dựa vào đánh giá cảm quan.


2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu


Các số liệu được xử lý thống kê theo chương trình Excel, IRRISTAT 4.1.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo
     luận


3.1. Xác định thời vụ trồng thích hợp
     cho giống khoai tây chế biến Atlantic


Thời vụ trồng ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng khoai tây chế biến, kết quả nghiên cứu được thể hiện qua bảng 1, bảng 2 và bảng 3.

Bảng 1. ảnh hưởng của thời vụ tới các yếu tố cấu thành năng suất
và năng suất giống khoai tây chế biến Atlantic (%)


		Công thức

		Số củ trung bình/khóm
(củ)

		Khối lượng
trung bình củ
(g)

		Khối lượng củ
trung bình/khóm
(g)

		Năng suất
lý thuyết
(tấn/ha)

		Năng suất
thực thu
(tấn/ha)



		

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009



		CT 1

		5,17

		5,13

		118,07

		107,34

		610,40

		551,00

		24,40

		22,04

		18,30

		17,26



		CT 2

		6,27

		5,57

		119,24

		95,87

		747,61

		533,67

		29,87

		21,587

		20,60

		17,55



		CT 3

		5,80

		4,53

		114,41

		122,87

		663,61

		557,00

		26,53

		22,28

		20,10

		18,37



		CT 4

		4,07

		4,30

		123,83

		120,00

		504,00

		516,00

		20,13

		20,64

		17,67

		17,37



		CT 5

		4,00

		5,73

		110,68

		82,50

		442,72

		473,00

		17,71

		18,92

		14,17

		14,95



		CV%

		4,8%

		6,60%

		6,7%

		6,4%

		5,3%

		7,40%

		5,6%

		7,4%

		3,30%

		3,90%



		LSD 0,05

		0,46

		0,61

		14,57

		12,48

		61,06

		71,46

		2,66

		2,86

		0,118

		1,82



		Bảng 2. ảnh hưởng của thời vụ tới phẩm cấp khoai đạt tiêu chuẩn chế biến chip (%)

Công thức

		< 4,5 cm

		4,5 - 9 cm

		> 9 cm

		Củ xanh

		Củ nứt

		Củ bệnh (ghẻ)

		Củ thối

		Củ rỗng ruột



		CT 1

		37,50

		62,50

		0

		2,15

		12,50

		6,00

		0

		0



		CT 2

		32,50

		67,50

		0

		2,38

		9,52

		5,38

		0

		0



		CT 3

		26,19

		73,81

		0

		1,50

		7,75

		5,00

		0

		0



		CT 4

		27,50

		72,50

		0

		2,38

		8,75

		2,38

		0

		0



		CT 5

		48,33

		51,67

		0

		0,00

		3,66

		2,44

		0

		0





Bảng 3. ảnh hưởng của thời vụ tới phẩm chất hóa sinh khoai dùng chế biến chip (%)


		Công thức

		Chỉ tiêu phẩm chất hóa sinh chế biến chip



		

		Hàm lượng chất khô (%)

		Tinh bột (%)

		Đường khử (%)



		CT 1

		22,59

		18,25

		0,029



		CT 2

		22,29

		18,30

		0,030



		CT 3

		22,89

		18,45

		0,028



		CT 4

		22,29

		18,25

		0,030



		CT 5

		21,99

		18,01

		0,025





Chú thích: CT1: 15/10,
CT2: 25/10, CT3: 05/11, CT4: 15/11, CT5: 25/11


Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời vụ trồng có ảnh hưởng rất rõ rệt đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất. Trong các thời vụ thí nghiệm, thời vụ trồng trong phạm vi 25/10 cho tới 15/11 cho năng suất cao, khối lượng củ trung bình cao. Quy luật này được thể hiện giống nhau qua 2 năm thí nghiệm liên tiếp năm 2009 đạt từ 17,55 - 18,37 tấn/ha và năm 2008 đạt 20,1 - 20,6 tấn/ha, khối lượng trung bình củ đạt 95,87 - 122,87 g/củ(năm 2009); 114,41 - 123,83 g/củ (năm 2008). Thời vụ trồng muộn (25/11) (CT5) cho năng suất giảm rõ rệt chỉ đạt 14,17 tấn/ha (năm 2008), 14,95 tấn/ha (năm 2009) và khối lượng trung bình củ 110,68 g/củ (2008) và 82,50 g/củ (năm 2009)


Thời vụ trồng cũng có ảnh hưởng rõ rệt đến phẩm cấp củ khoai tây thu hoạch dùng cho chế biến. Về mặt kích thước củ, khoai tây trồng vào các thời vụ 25/10 đến 15/11 cho tỉ lệ củ đạt kích thước từ 4,5 - 9 cm đạt tiêu chuẩn chế biến cao, đạt từ 62,5% đến 73,81% trong đó CT3 trồng vào 5/11 cho tỷ lệ củ đạt tiêu chuẩn về kích thước cao nhất (73,81%).

Thời vụ trồng muộn (25/11) cho tỷ lệ củ đạt kích thước chế biến thấp nhất (51,6%). Hiện tượng củ thối và củ bị rỗng ruột không có sự khác nhau giữa các thời vụ trồng khác nhau.


Các chỉ tiêu chất lượng chế biến chip (hàm lượng chất khô, tinh bột, đường khử) trong củ khoai tây khi trồng ở các thời điểm khác nhau (từ CT1 đến CT5) đều đạt tiêu chuẩn chế biến (hàm lượng chất khô lớn hơn 20%, hàm lượng tinh bột lớn hơn 17%, tỷ lệ đường khử nhỏ hơn 0,035%). Tuy  nhiên, ở thời vụ trồng muộn 25/11, hàm lượng chất khô của củ thu hoạch có xu hướng thấp hơn so với các thời vụ khác.



Như vậy, thời vụ trồng khoai tây giống Atlantic dùng chế biến chip thích hợp nhất tại Yên Phong - Bắc Ninh trong phạm vi từ ngày 25/10 - 15/11.

3.2. ảnh hưởng của lượng N bón tới sinh
       trưởng phát triển, năng suất và chất
       lượng chế biến trên giống khoai tây
       Atlantic


Kết quả được thể hiện qua các bảng 4, bảng 5, bảng 6.


Bảng 4. ảnh hưởng của lượng đạm (N) bón đến các yếu tố cấu thành năng suất
và năng suất giống khoai tây chế biến Atlantic


		        Chỉ tiêu


Công
thức

		Số củ trung
bình/khóm
(củ)

		Khối lượng
trung bình củ
(g)

		Khối lượng củ
trung bình /khóm
(g)

		NSLT
(tấn/ha)

		NSTT
(tấn/ha)



		

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009



		CT1

		5,13

		5,70

		120,88

		114,50

		620,00

		652,67

		24,80

		26,11

		17,57

		18,00



		CT2

		5,47

		5,80

		132,30

		121,67

		723,68

		705,67

		28,93

		28,23

		18,93

		19,11



		CT3

		5,43

		5,80

		132,53

		121,90

		719,64

		707,00

		28,80

		28,28

		19,10

		19,07



		CT4

		5,33

		5,67

		135,19

		121,88

		649,63

		690,67

		28,80

		27,63

		19,00

		19,02



		CT5 (Đ/C)

		4,83

		5,53

		89,74

		84,88

		433,44

		469,67

		17,33

		18,79

		14,37

		14,78



		CV%

		3,70%

		4,60%

		3,90%

		3,00%

		4,30%

		3,60%

		4,30%

		3,60%

		2,80%

		2,70%



		LSD0,05

		0,35

		0,48

		8,66

		6,2

		49,93

		42,27

		2,0

		1,69

		0,92

		0,88





Bảng 5. ảnh hưởng của lượng đạm (N) bón tới phẩm cấp khoai
đạt tiêu chuẩn chế biến chip (%)

		        Chỉ tiêu


Công
thức

		< 4,5 cm

		4,5 - 9 cm

		> 9 cm

		Củ xanh
(%)

		Củ nứt
(%)

		Củ bệnh (ghẻ)
(%)

		Củ thối
(%)

		Củ rỗng ruột
(%)



		CT1

		31,58

		68,42

		0,00

		5,26

		7,89

		10,53

		0,00

		0,00



		CT2

		21,05

		78,95

		0,00

		2,63

		7,89

		13,16

		0,00

		0,00



		CT3

		20,18

		79,82

		0,00

		0,00

		7,27

		9,09

		0,00

		0,00



		CT4

		21,27

		78,73

		0,00

		6,06

		15,15

		12,12

		0,00

		0,00



		CT5 (ĐC)

		53,23

		46,77

		0,00

		4,84

		9,68

		11,29

		0,00

		0,00





Bảng 6. ảnh hưởng của phân đạm (N) tới phẩm chất khoai dùng chế biến chip (%)


		                       Chỉ tiêu


Công thức

		Hàm lượng chất khô
(%)

		Tinh bột
(%)

		Đường khử
(%)



		CT1

		23,19

		18,17

		0,028



		CT2

		23,19

		18,27

		0,030



		CT3

		23,49

		18,25

		0,031



		CT4

		23,19

		18,01

		0,033



		CT5

		21,08

		17,27

		0,030





Chú thích: CT1: 86,94  kg N/ha; CT2: 111,78  kg N/ha; CT3: 136,62 kg N/ha; CT4: 161,46 kg N/ha; CT5: không bón N (đ/c)                         


Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi bón đạm năng suất thực thu và các yếu tố chất lượng của giống khoai tây thử nghiệm đều cao hơn so với khi không được bón đạm.


Trong các công thức có bón đạm, mức bón từ 111,78 kg N/ha đến 161,46 kgN/ha (CT1, CT3, CT4) cho năng suất thực thu cao hơn cả và tương đương nhau.


Các công thức bón đạm khác nhau có ảnh hưởng rất rõ rệt đến phẩm cấp chế biến đặc biệt về mặt kích thước củ. Công thức không bón đạm cho tỷ lệ củ đạt tiêu chuân kích thước chế biến (4,5-9 cm) thấp nhất (46,77%) trong khi ở các công thức bón đạm tỷ lệ này đạt từ 68,42- 79,82%. Các công thức bón N thích hợp cho tỷ lệ kích thước củ đạt tiêu chuẩn chế biến là CT2, CT3, CT4 (111,78 - 161,46 kg N/ha). Đáng chú ý tỷ lệ củ nứt cao nhất thu được ở công thức bón lượng N cao nhất (161,46 kg N/ha). Lượng đạm bón cũng  có ảnh hưởng rất rõ rệt đến phẩm chất sinh hóa của củ dùng chế biến chip, công thức không bón đạm (CT5) có hàm lượng tinh bột cũng như hàm lượng chất khô thấp hơn hẳn so với các công thức được bón N. Đối chiếu với tiêu chuẩn phẩm cấp và phẩm chất sinh hóa dùng chế biến chip thì lượng bón thích hợp cho bón khoai tây Atlantic là 111,78 kg N/ha - 136,62 kg N/ha. Như vậy, có thể sử dụng công thức bón 111,78 kg N/ha là tối  thích cả về mặt năng suất, phẩm chất chế biến cũng như chi phí.


3.3. ảnh hưởng của phân hữu cơ tới sinh
        trưởng phát triển, năng suất và chất
        lượng chế biến trên giống khoai tây
       Atlantic


Kết quả nghiên cứu cho thấy, bón phân chuồng hoặc rơm rạ có ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất khoai tây so với đối chứng không bón. Năng suất ở các công thức thí nghiệm dao động từ 17,13 - 22,04 tấn/ha (năm 2009). Đạt cao nhất ở công thức 3 (bón 15 tấn phân


chuồng/ha) là 22,04 tấn/ha trong khi đối chứng (không bón phân chuồng) chỉ đạt 17,13 tấn/ha. Bón 20 tấn rơm rạ/ha cũng có hiệu quả tăng năng suất như bón 15 tấn phân chuồng/ha (Bảng 7).


Tỷ lệ khoai đạt tiêu chuẩn chế biến (đường


kính củ từ 4,5 - 9 cm) cao nhất ở công thức 4 đạt 82,92%, tiếp đến công thức 3 đạt 77,74%, thấp nhất là công thức 1 chỉ đạt 66,67%. Tỷ lệ củ xanh, củ nứt cao nhất ở công thức 1 với 8,77% và 10,53%, tỷ lệ củ bị nứt thấp nhất ở công thức 3 (6,24%). Tỷ lệ củ ghẻ cao nhất lại ở công thức 3 (8,33%) và thấp nhất ở công thức 4 (6,45%). Công thức 4 có tỷ lệ khoai tây đạt tiêu chuẩn chế biến cao, tiếp đến là công thức 3 (Bảng 8).


Các công thức bón phân hữu cơ khác nhau không ảnh hưởng rõ rệt tới chất lượng khoai tây chế biến. Công thức 4 có tỷ lệ khoai tây đạt tiêu chuẩn chế biến cao, tiếp đến là công thức 3 (Bảng 9). 


Như vậy, bón 20 tấn rơm rạ hoai mục/ha trong sản xuất khoai tây chế biến Atlantic là công thức bón hữu cơ thích hợp nhất cả về mặt năng suất, phẩm cấp và phẩm chất chế biến so với  các công thức thí nghiệm khác.

Bảng 7. ảnh hưởng của phân hữu cơ tới các yếu tố cấu thành năng suất
và năng suất giống khoai tây chế biến Atlantic


		         Chỉ tiêu


Công
thức

		Số củ trung bình/ khóm
(củ)

		Khối lượng
trung bình củ (g)

		Khối lượng củ
trung bình/khóm (g)

		NSLT
(tấn/ha)

		NSTT
(tấn/ha)



		

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009



		CT 1

		4,70

		6,43

		109,17

		101,92

		513,33

		655,67

		20,53

		26,23

		14,23

		17,13





		CT 2

		4,23

		6,83

		152,70

		104,05

		643,33

		711,00

		24,80

		28,44

		16,97

		19,22



		CT 3

		4,37

		6,33

		156,27

		113,16

		680,00

		716,67

		27,20

		28,67

		19,97

		22,04



		CT 4

		4,00

		4,23

		155,39

		166,61

		620,00

		705,33

		25,73

		22,40

		19,30

		21,22



		CV%

		6,40

		4,30

		8,40

		5,90

		5,30

		5,50

		5,30

		5,50

		5,10

		3,50



		LSD0,05

		0,52

		0,4

		22,81

		12,57

		60,76

		68,67

		2,43

		2,74

		1,68

		1,94





Bảng 8. ảnh hưởng của phân hữu cơ tới phẩm cấp khoai
đạt tiêu chuẩn chế biến chip (%)


		                  Chỉ tiêu


Công
thức

		Đường kính củ

		Củ xanh 
(%)

		Củ nứt 
(%)

		Củ bệnh


(ghẻ) (%)

		Củ thối
(%)

		Củ rỗng
ruột



		

		< 4,5 cm

		4,5 - 9 cm

		>9 cm

		

		

		

		

		



		CT1

		33,33

		66,67

		0,00

		8,77

		10,53

		7,02

		0,00

		0,00



		CT2

		23,37

		76,63

		0,00

		6,67

		8,89

		6,67

		0,00

		0,00



		CT3

		22,26

		77,74

		0,00

		4,17

		6,25

		8,33

		0,00

		0,00



		CT4

		17,08

		82,92

		0,00

		3,23

		6,45

		6,45

		0,00

		0,00





Bảng 9. ảnh hưởng của phân hữu cơ tới phẩm chất khoai dùng chế biến chip (%)


		             Chỉ tiêu


Công thức

		Hàm lượng chất khô
(%)

		Tinh bột
(%)

		Đường khử
(%)



		CT1

		23,49

		18,07

		0,030



		CT2

		23,49

		18,17

		0,031



		CT3

		23,80

		18,27

		0,031



		CT4

		23,80

		18,65

		0,028





Ghi chú: CT1: Không bón phân chuồng (đối chứng); CT2: 10 tấn phân chuồng/ha;
                       CT3: 15 tấn phân chuồng/ha; CT4: 20 tấn rơm hoai mục


Kết quả nghiên cứu cho thấy, bón phân chuồng hoặc rơm rạ có ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất khoai tây so với đối chứng không bón. Năng suất ở các công thức thí nghiêm dao động từ 17,13 – 22,04 tấn/ha (năm 2009). Đạt cao nhất ở công thức 3 (bón 15 tấn phân chuồng/ha) là 22,04 tấn/ha trong khi đối chứng (không bón phân chuồng) chỉ đạt 17,13 tấn/ha. Bón 20 tấn rơm rạ/ha cũng có hiệu quả tăng năng suất như bón 15 tấn phân chuồng/ha.


Tỷ lệ khoai đạt tiêu chuẩn chế biến (đường kính củ từ 4,5 - 9 cm) cao nhất ở công thức 4 đạt 82,92%, tiếp đến công thức 3 đạt 77,74%, thấp nhất là công thức 1 chỉ đạt 66,67%. Tỷ lệ củ xanh, củ nứt cao nhất ở công thức 1 với 8,77% và 10,53%, tỷ lệ củ bị nứt thấp nhất ở công thức 3 (6,24%). Tỷ lệ củ ghẻ cao nhất lại ở công thức 3 (8,33%) và thấp nhất ở công thức 4 (6,45%). Công thức 4 có tỷ lệ khoai tây đạt tiêu chuẩn chế biến cao, tiếp đến là công thức 3.


Các công thức bón phân hữu cơ khác nhau không ảnh hưởng rõ rệt tới chất lượng khoai tây chế biến. Công thức 4 có tỷ lệ khoai tây đạt tiêu chuẩn chế biến cao, tiếp đến là công thức 3. 


Như vậy, bón 20 tấn rơm rạ hoai mục/ha trong sản xuất khoai tây chế biến Atlantic là công thức bón hữu cơ thích hợp nhất cả về mặt năng suất, phẩm cấp và phẩm chất chế biến so với  các công thức thí nghiệm khác.


3.4.  Xác định mật độ trồng thích hợp
         trên giống khoai tây chế biến
        Atlantic


Kết quả nghiên cứu cho thấy (Bảng 10, 11, 12), mật độ trồng có ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất, phẩm cấp và phẩm chất chế biến của khoai tây Atlantic. Năng suất thu được của 3 mật độ trồng khác nhau (4, 6, 8 củ/m2) không có sự sai khác rõ rệt khi đánh giá số liệu qua xử lý thống kê. Tuy nhiên, xét về mặt phẩm cấp và phẩm chất chế biến thì mật độ trồng có ảnh hưởng khác nhau.ở mật độ trồng 4 củ/m2 cho tỷ lệ củ đạt kích thước dùng chế biến chip đạt cao nhất (77,44%), các tiêu chuẩn khác (củ xanh, củ nứt, củ bệnh, củ thối) nhìn chung cũng tương tự như các mật độ trồng khác. Đáng chú ý ở mật độ trồng 4 củ/m2 thì hàm lượng đường khử của củ thấp nhất trong khi hàm lượng chất khô và hàm lượng tinh bột ở ngưỡng cao. Quan sát thấy có sự giảm hàm lượng chất khô của củ ở mật độ trồng 8 củ/m2.


Như vậy, mật độ trồng khoai Atlantic thích hợp nhất là 4 củ/m2 (CT1).


3.5.  ảnh hưởng của biện pháp che phủ
         nilon đến khả năng sinh trưởng,
         phát triển và năng suất trên giống
         khoai tây chế biến Atlantic

Các công thức che phủ nilon khác nhau đã được thử nghiệm (Bảng 13, 14 và 15).


Kết quả thí nghiệm cho thấy, che phủ nilon ảnh hưởng rất rõ rệt tới năng suất. ở các công thức có che phủ nilon (CT1, CT2) cho năng suất cao hơn hẳn so với công thức không che phủ. Che phủ bằng nilon đen hoặc trắng đều có ảnh hưởng tương tự đến năng suất khoai tây Atlantic.


Bảng 10. ảnh hưởng của mật độ trồng đến các yếu tố hình thành năng suất
và năng suất giống khoai tây chế biến Atlantic


		
      Chỉ 
           tiêu


Công
thức

		Số củ trung bình/ khóm
(củ)

		Khối lượng trung bình
củ (g)

		Khối lượng củ
trung bình/khóm (g)

		Năng suất lý thuyết (tấn/ha)

		Năng suất thực thu (tấn/ha)



		

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009



		CT 1

		4,40

		5,13

		131,83

		109,29

		580,00

		561,00

		23,20

		22,44

		18,30

		18,93



		CT 2

		4,57

		5,50

		121,94

		102,00

		556,67

		561,00

		33,40

		33,66

		19,93

		19,93



		CT 3

		4,40

		5,40

		116,62

		99,82

		513,33

		539,00

		41,07

		43,12

		20,60

		20,98



		CV%

		4,90%

		4,70%

		3,00%

		2,90%

		5,60%

		2,80%

		5,70%

		3,00%

		3,70%

		5,20%



		LSD 0,05

		0,44

		0,51

		7,38

		5,94

		61,74

		30,79

		3,70

		2,01

		1,45

		2,09





Bảng 11. ảnh hưởng của mật độ trồng đến phẩm cấp khoai
đạt tiêu chuẩn chế biến chip (%)

		      Chỉ tiêu


Công
thức

		<4,5 cm

		4,5 - 9 cm

		> 9 cm

		Củ xanh
(%)

		Củ nứt
(%)

		Củ bệnh (ghẻ)
(%)

		Củ thối
(%)

		Củ rỗng ruột
(%)



		CT1

		22,56

		77,44

		0,00

		3,46

		7,31

		5,77

		0,00

		0,00



		CT2

		28,54

		71,46

		0,00

		4,60

		4,65

		4,65

		0,00

		0,00



		CT3

		36,22

		63,78

		0,00

		6,00

		11,11

		4,44

		0,00

		0,00





Bảng 12. ảnh hưởng của mật độ tới phẩm chất khoai dùng chế biến chip (%)


		Công thức

		Chỉ tiêu sinh hóa



		

		Hàm lượng chất khô
(%)

		Tinh bột
(%)

		Đường khử
(%)



		CT 1

		23,19

		19,47

		0,026



		CT 2

		23,19

		19,27

		0,029



		CT 3

		22,59

		19,07

		0,035





Chú thích: CT1: 4 củ/m2;  CT2: 6 củ/m2; CT3: 8 củ/m2

Bảng 13. ảnh hưởng của che phủ nilon tới các yếu tố cấu thành năng suất
và năng suất giống khoai tây Atlantic


		          Chỉ tiêu


Công
thức

		Số củ TB/ khóm
(củ)

		Khối lượng TB củ
(g)

		Khối lượng củ TB/khóm
(g)

		NSLT


(tấn/ha)

		NSTT


(tấn/ha)



		CT1

		6,00

		134,94

		809,67

		32,65

		24,07



		CT2

		6,13

		132,61

		813,33

		31,99

		24,56



		CT3

		4,67

		127,57

		595,33

		23,81

		19,85



		CV%

		6,0%

		7,4%

		2,9%

		2,9%

		2,9%



		LSD0,05

		0,67

		19,41

		4,3

		1,72

		1,97



		Bảng 14. ảnh hưởng của che phủ nilon tới phẩm cấp khoai
đạt tiêu chuẩn chế biến chip (%)


          Chỉ tiêu


Công thức

		< 4,5 cm

		4,5 - 9 cm

		> 9 cm

		Củ xanh
(%)

		Củ nứt
(%)

		Củ bệnh (ghẻ)
(%)

		Củ thối
(%)

		Củ rỗng ruột
(%)



		CT1

		25,81

		74,19

		0,00

		3,23

		9,68

		6,45

		0,00

		0,00



		CT2

		23,08

		76,92

		0,00

		0,00

		7,69

		5,13

		0,00

		0,00



		CT3

		31,58

		68,42

		0,00

		5,26

		13,16

		10,53

		0,00

		0,00





Bảng 15. ảnh hưởng của che phủ nilon tới phẩm chất khoai dùng chế biến chip (%)


		Công thức

		Hàm lượng chất khô
(%)

		Tinh bột
(%)

		Đường khử
(%)



		CT1

		23,49

		19,27

		0,035



		CT2

		23,49

		19,35

		0,029



		CT3

		23,19

		18,60

		0,028





           Chú thích: CT1: Che phủ bằng nilon trắng; 
                             CT2: Che phủ bằng nilon đen 2 mặt;
                             CT3: Không phủ


Khi che phủ bằng nilon đen (CT2) có tỷ lệ củ có kích thước đạt chế biến cao nhất (76,92%) cũng như có tỷ lệ củ bị bị ghẻ, bị nứt, bị xanh thấp nhất. Cụ thể: không có củ nào bị xanh trong khi đó CT1, CT3 tỷ lệ này lần lượt là 3,23%, 5,26%; tỷ lệ củ bị nứt chỉ có 7,69% (CT1 là 9,68%, CT3 là 13,16% cao nhất); tỷ lệ củ bị ghẻ CT2 thấp nhất (5,13%), cao nhất là CT3 (13,16%) trong khi CT1 tỷ lệ củ bị ghẻ chiếm 6,45%. Tỷ lệ củ bị thối và củ rỗng ở 3 CT đều là 0,00%. Về mặt phẩm chất sinh hóa cho chế biến, củ khoai ở các công thức có che phủ nilong đều cho hàm lượng chất khô, tinh bột cao, trong khi hàm lượng đường khử vẫn đạt tiêu chuẩn chế biến chip.


Tóm lại, che phủ nilon có tác động đến năng suất, phẩm chất của giống khoai tây chế biến Atlantic. Khi được che phủ bằng nilon đen, năng suất của giống khoai tây tăng gấp 1,24 lần so với không che phủ, tỷ lệ củ đạt tiêu chuẩn chế biến tăng lên (đạt 74,19%), cùng với đó là việc tăng các thông số phẩm chất đáp ứng yêu cầu chế biến. 


3.6.  Xác định biện pháp tưới nước thích
        hợp trên giống khoai tây chế biến
        Atlantic


Nội dung nghiên cứu bao gồm:


CT1: Tưới duy trì độ ẩm (70 - 80%).


CT2: Kết thúc tưới trước 15 ngày thu hoạch.


CT3: Kết thúc tưới trước 30 ngày thu hoạch.


CT4: Kết thúc tưới trước 45 ngày thu hoạch.


Việc xác định độ ẩm 70 - 80% thông qua đánh giá cảm quan bằng nắm đất (hạt đất kết dính tạm thời, không có nước ứa ra kẽ tay).


Kết quả thí nghiệm cho thấy, trong các công thức thí nghiệm thì công thức 1 (tưới để duy trì độ ẩm thường xuyên trong đất) cho kết quả tốt nhất cả về mặt năng suất, phẩm cấp và phẩm chất chế biến của củ thu hoạch. Biện pháp ngừng tưới nước càng sớm trước ngày thu hoạch càng có tác dụng tiêu cực đến năng suất, phẩm cấp và phẩm chất chế biến (Bảng 16, 17, 18).


3.7. ảnh hưởng của thời gian thu hoạch
       tới năng suất và chất lượng chế biến 
       trên giống khoai tây chế biến
       Atlantic


Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở các bảng 19, 20, 21.


		Bảng 16. ảnh hưởng của biện pháp tưới nước tới yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống khoai tây chế biến Atlantic


Công thức

		Số củ trung bình/ khóm
(củ)

		Khối lượng
trung bình củ
(g)

		Khối lượng củ
trung bình/khóm
(g)

		Năng suất
lý thuyết
(tấn/ha)

		Năng suất
    thực thu
(tấn/ha)



		

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009



		CT 1

		4,60

		5,03

		137,86

		122,20

		634,17

		615,00

		25,37

		24,60

		21,30

		19,56



		CT 2

		4,73

		5,23

		130,81

		111,68

		619,17

		584,33

		24,77

		23,37

		19,50

		18,89



		CT 3

		4,80

		5,17

		126,56

		111,62

		607,50

		576,67

		24,30

		23,06

		19,27

		18,73



		CT 4

		4,73

		5,13

		126,23

		108,41

		597,50

		556,00

		23,90

		22,24

		19,07

		18,44



		CV%

		2,50%

		3,3%

		1,60%

		1,8%

		1,30%

		2,2%

		1,32%

		2,2%

		2,60%

		1,2%



		LSD0,05

		0,22

		0,32

		3,86

		3,92

		14,82

		23,64

		0,59

		0,95

		0,98

		0,44





Bảng 17. ảnh hưởng của biện pháp tưới nước tới phẩm cấp khoai
đạt tiêu chuẩn chế biến chip (%)


		Công
thức

		< 4,5 cm

		4,5 - 9 cm

		> 9 cm

		Củ xanh
(%)

		Củ nứt
(%)

		Củ bệnh (ghẻ)
(%)

		Củ thối
(%)

		Củ rỗng ruột
(%)



		CT1

		27,08

		72,92

		0,00

		4,17

		6,25

		8,33

		0,00

		0,00



		CT2

		32,22

		67,78

		0,00

		13,46

		17,31

		15,77

		0,00

		0,00



		CT3

		33,58

		66,42

		0,00

		5,26

		13,16

		11,53

		0,00

		0,00



		CT4

		34,42

		65,58

		0,00

		12,50

		12,50

		7,35

		0,00

		0,00





Bảng 18. ảnh hưởng của biện pháp tưới tới phẩm chất khoai dùng chế biến chip (%)


		Công thức

		Hàm lượng chất khô
(%)

		Tinh bột
(%)

		Đường khử


(%)



		CT1

		23,80

		19,07

		0,028



		CT2

		22,89

		18,60

		0,028



		CT3

		23,19

		18,30

		0,029



		CT4

		22,89

		18,17

		0,031





Bảng 19. ảnh hưởng của thời gian thu hoạch khác nhau tới yếu tố cấu thành
năng suất và năng suất giống khoai tây chế biến Atlantic


		Công thức

		Số củ trung bình/ khóm
(củ)

		Khối lượng
trung bình củ
(g)

		Khối lượng củ
trung bình/khóm
(g)

		Năng suất
lý thuyết
(tấn/ha)

		Năng suất
thực thu
(tấn/ha)



		

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009



		CT1

		4,70

		5,73

		82,66

		62,15

		388,50

		356,33

		15,54

		14,52

		13,22

		8,36



		CT2

		4,30

		4,30

		110,99

		120,00

		477,25

		516,00

		19,09

		20,64

		16,17

		13,36



		CT3

		4,90

		6,03

		106,12

		101,27

		520,00

		611,00

		20,8

		24,44

		17,67

		19,43



		CT4

		4,60

		4,53

		105,00

		122,87

		483,00

		557,00

		19,32

		22,28

		16,50

		18,18



		CV%

		6,50%

		7,8%

		8,30%

		3.2%

		3,10%

		7,0%

		3,10%

		7,0%

		3,10%

		3,6%



		LSD0,05

		0,56

		0,76

		15,87

		6.22

		26,9

		67,63

		1,08

		2,70

		0,94

		1,53



		Bảng 20. ảnh hưởng của thời gian thu hoạch khác nhau
tới phẩm cấp khoai đạt tiêu chuẩn chế biến chip (%)

Công thức

		< 4,5 cm

		4,5 - 9 cm

		> 9 cm

		Củ xanh
(%)

		Củ nứt
(%)

		Củ bệnh (ghẻ)
(%)

		Củ thối
(%)

		Củ rỗng ruột
(%)



		CT1

		69,51

		30,49

		0,00

		0,00

		3,66

		2,44

		0,00

		0,00



		CT2

		31,58

		68,42

		0,00

		2,38

		9,52

		2,38

		0,00

		0,00



		CT3

		26,18

		73,82

		0,00

		5,26

		7,89

		5,53

		0,00

		0,00



		CT4

		25,78

		74,22

		0,00

		12,50

		12,50

		5,00

		0,00

		0,00





Bảng 21. ảnh hưởng của thời gian thu hoạch khác nhau
tới phẩm chất khoai dùng chế biến chip (%)


		Công thức

		Hàm lượng chất khô
(%)

		Tinh bột
(%)

		Đường khử
(%)



		

		2008

		2009

		2008

		2009

		2008

		2009



		CT1

		21,50

		21,99

		14,22

		18,01

		0,031

		0,025



		CT2

		22,16

		22,29

		15,70

		18,17

		0.028

		0,030



		CT3

		23,07

		23,19

		18,00

		18,25

		0,024

		0,028



		CT4

		24,00

		23,89

		18,10

		18,30

		0,025

		0,028





  Chú thích: CT 1. Thu hoạch sau trồng 80 ngày;    CT 2. Thu hoạch sau trồng 90 ngày.
 
             CT 3. Thu hoạch sau trồng 100 ngày;  CT 4. Thu hoạch sau trồng 110 ngày


Kết quả thí nghiệm cho thấy, thời gian từ trồng đến thu hoạch có ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất. Đặc biệt thu hoạch sau 80 ngày trồng đối với giống Atlantic đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất. Năng suất thực thu ở công thức này chỉ đạt 8,36 tấn/ha (2009) bằng 43,03% công thức thu hoạch sau 100 ngày trồng. 


Quy luật diễn biến chung của thí nghiệm này cho thấy trong phạm vi thu hoạch từ 80 ngày sau trồng đến 110 ngày sau trồng thì thời gian thu hoạch càng muộn thì càng cho năng suất cao, tỷ lệ củ đạt kích thước chế biến chip càng cao. Phẩm chất chế biến: hàm lượng tinh bột, hàm lượng chất khô cao hơn,hàm lượng đường khử thấp hơn. Tuy nhiên đã phát hiện thấy có sự tăng tỷ lệ củ không đạt phẩm cấp chế biến ở một số chỉ tiêu như: củ xanh, củ ghẻ, củ nứt, đặc biệt tỷ lệ này đạt cao nhất ở công thức thu hoạch sau 110 ngày sau trồng. 


Có thể xác định thời gian thu hoạch khoai Atlantic thích hợp cho chế biến là sau trồng 100 ngày.


4. Kết luận


Thời vụ trồng thích hợp cho giống khoai tây Atlantic dùng chế biến chip ở Yên Phong - Bắc Ninh nói riêng và đồng bằng sông Hồng nói chung trong khoảng từ 25/10 đến 15/11. Thời vụ trồng này cho năng suất cao, đảm bảo phẩm cấp và phẩm chất chế biến không ảnh hưởng đến việc bố trí thời vụ của công thức luân canh hai lúa một khoai tây.


Mức bón N 111,78 kg N/ha, 20 tấn rơm rạ hoai mục/ha hoặc 15 tấn phân chuồng/ha cho năng suất thực thu và tỷ lệ củ giống khoai tây Atlantic đạt tiêu chuẩn phẩm cấp và phẩm chất chế biến cao hơn cả.


Mật độ trồng 4 củ/m2 cho năng suất cao, tỷ lệ củ đạt tiêu chuẩn kích thước chế biến cao nhất 77,44%, hàm lượng chất khô 23,19%, hàm lượng tinh bột  cao đạt 19,47%, hàm lượng đường khử đạt 0,026%.


Che phủ nilon có tác dụng tích cực đến năng suất và phẩm chất chế biến của giống khoai tây Atlantic. Đặc biệt khi che phủ bằng nilon đen, năng suất của giống khoai tây tăng gấp 1,24 lần so với không che phủ, tỷ lệ củ đạt tiêu chuẩn chế biến tăng lên (đạt 74,19%), cùng với đó là việc tăng các thông số phẩm chất đáp ứng yêu cầu chế biến. 


Tưới nước thường xuyên để đảm bảo độ ẩm đất 70 - 80% cho kết quả tốt nhất cả về mặt năng suất, phẩm cấp và phẩm chất chế biến của củ thu hoạch.


Thời gian thu hoạch tốt nhất cho khoai Atlantic là sau trồng 100 ngày. Thời gian thu hoạch này cho năng suất, phẩm cấp và phẩm chất chế biến cao hơn cả. Thu hoạch sau trồng 110 ngày làm tăng tỷ lệ củ không đạt tiêu chuẩn chế biến (củ xanh, củ nứt, củ bệnh ghẻ,...).
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